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TÓM TẮT Các loài rong Xà lách Ulva thường thấy phân bố và phát triển ở vùng ven 

biển, đặc biệt ở những nơi có nguồn nước thải từ các khu dân cư, vùng cửa 
sông và vùng nuôi hải sản. 

Nghiên cứu các đặc tính sinh thái tự nhiên và hàm lượng các chất dinh 
dưỡng trong môi trường sống và trong mô rong đã cho thấy rong Ulva sống 
thích nghi với môi trường nói trên và là sinh vật chỉ thị tốt môi trường ưu 
dưỡng. Cả 2 loài rong Ulva đều có tốc độ hấp thụ nhanh Nitrat và Phosphat. 
Rong Ulva reticulata chỉ sau 4 giờ đã hấp thụ hơn 80% nồng độ muối Nitrat 
hòa tan trong môi trường. Rong Ulva papenfussii sau 4 giờ gần 100% nồng độ 
Nitrat và hơn 60% nồng độ Phosphat trong môi trường đã bị hấp thụ. Tốc độ 
sinh trưởng, hàm lượng N, P tổng số tích lũy trong mô rong tăng tỷ lệ thuận 
với sự tăng nồng độ Nitrat (trong khoảng 50-1.000gN-NO3/L) và Phosphat 
(trong khoảng 20-100gP-PO4/L) trong môi trường. Những kết quả nghiên 
cứu đã cho thấy các loài rong Ulva sống thích nghi và có khả năng xử lý môi 
trường ưu dưỡng một cách tự nhiên, đồng thời có thể sử dụng chúng để đánh 
giá mức độ dinh dưỡng trong môi trường biển. 
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ABSTRACT The seaweed Ulva (Chlorophyta - Ulvales) occurs commonly along the coastal 
waters. Especially, they can develop strongly in dense population in areas 
contaminated by domestic sewage, estuary and aquaculture zones. 
Studies on the ecological characteristics, nitrogen and phosphorus contents in 
seawater as well as in Ulva tissue showed that Ulva grows well and can be 
used as bio-indicator for eutrophic environment. Two Ulva studied species 
have absorbed quickly nitrate and phosphate in seawater. Ulva reticulata can 
take more than 80% dissolved inorganic nitrogen (NO3 and NH4) in 
environment after 4 hours. Ulva papenfussii consumes 100% nitrate and 
more than 60% phosphate in environment after 4 hours. Studies also showed 
that the values of growth rate, nitrogen and phosphorus contents in Ulva 
tissue increase direct ratio with concentrations of dissolved inorganic 
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nitrogen and phosphorus in seawater.  
Hence, naturally Ulva species can be used for improvement and assessment 
of the eutrophic level of the environment. 

 
 

 
I. MỞ ĐẦU  
 
 Trong những năm gần đây dưới 
sức ép của sự gia tăng nhanh chóng 
dân số, các hoạt động kinh tế xã hội và 
nuôi trồng thủy sản, nhiều vùng biển 
ven bờ đang gánh chịu những nguồn 
chất thải đổ ra từ những khu công 
nghiệp, chế biến, khu đô thị và làng 
mạc ven biển. Hầu hết các chất thải từ 
những nơi này được đưa ra biển theo 
các con sông, cống rãnh đều chưa qua 
xử lý. Thành phần của các chất thải 
dạng lỏng thường chứa Nitơ, Phospho 
dưới dạng các muối hòa tan có nồng độ 
cao. Chúng là nguyên nhân gây nên sự 
ưu dưỡng cho nhiều thủy vực ven bờ 1, 
2, 4, 8. Qua những năm nghiên cứu các 
khu hệ rong biển, các nhà khoa học đã 
có nhận xét rằng nhiều loài rong biển 
đa bào, nhất là các loài Rong Lục như 
Ulva, Enteromorpha, Chaetomorpha… có 
khả năng sống thích nghi và phát 
triển mạnh ở nhiều vực nước gần vùng 
cửa sông, cống rãnh của các khu dân cư 
đông đúc, vùng nuôi hải sản, những nơi 
được cung cấp thường xuyên nhiều chất 
dinh dưỡng. Chúng sinh trưởng và phát 
triển rất nhanh, chiếm ưu thế ở các 
thủy vực giàu dinh dưỡng, vì vậy sự 
phát triển của chúng phản ánh mức độ 
dinh dưỡng của vùng nước 5, 6, 8. 
Điều này gợi ra những hướng nghiên 
cứu tìm hiểu khả năng sử dụng một số 
loài rong biển để chỉ thị và xử lý sự ưu 
dưỡng môi trường biển ven bờ. Bài báo 
nêu lên kết quả nghiên cứu đã tiến 
hành trong năm 2000 đối với vài loài 

rong Ulva ở vùng biển ven bờ tỉnh 
Khánh Hòa. 
 
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng và địa điểm nghiên 
cứu 

 Đối tượng nghiên cứu là 2 loài 
rong Xà Lách Ulva reticulata và Ulva 
papenfussii được thu thập ở vùng biển 
ven bờ tỉnh Khánh Hòa. Loài Ulva 
reticulata rất phong phú ở vùng Hòn 
Chồng - cửa sông Cái Nha Trang, còn 
loài Ulva papenfussii phân bố nhiều ở 
vùng ven bờ phía tây vịnh Cam Ranh, 
nhất là ở xóm Tập Trung. Hai nơi này 
cũng được chọn làm địa điểm thu mẫu 
và các nghiên cứu về sinh thái (Hình 
1). 
2. Phương pháp nghiên cứu 
 Định kỳ hàng tháng hoặc hàng 
quí tiến hành nghiên cứu và đo đạc các 
đặc điểm sinh thái tự nhiên của quần 
thể rong Ulva reticulata và Ulva 
papenfusii theo "Qui phạm tạm thời về 
điều tra rong biển" 7, sử dụng khung 
có kích thước 50 x 50 cm (0,25 m2) để 
đánh giá độ phủ và thu mẫu sinh 
lượng. Mẫu rong trong 5 khung sinh 
lượng thu ngẫu nhiên được đưa về 
phòng thí nghiệm, rửa sạch, sấy khô ở 
600C đến trọng lượng không đổi, cân 
tính số liệu sinh lượng trung bình và 
quy ra đơn vị gam rong khô/m2. Mẫu 
rong này cũng được dùng để đem phân 
tích hàm lượng N, P tổng số trong rong 
(mg/g. rong khô).
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Hình 1: Các địa điểm nghiên cứu rong Ulva ở tỉnh Khánh Hòa: Hòn Chồng (Nha Trang)  
và xóm Tập Trung (Cam Ranh) 

Map showing sampling sites and studying ecological characteristics of Ulva  
in Khanhhoa province 

 
 

Mẫu nước biển được thu cùng lúc 
với mẫu rong Ulva, vào thời gian triều 
thấp. Các mẫu nước được cố định và 
đem về phòng thí nghiệm để phân tích 
nồng độ các chất dinh dưỡng Nitrat 

(gN - NO3/L), Amoân (gN - NH4/L), 
Phosphat (gP - PO4/L).  

Trong điều kiện phòng thí 
nghiệm bố trí các thí nghiệm nghiên 
cứu ảnh hưởng của các nồng độ chất 

109000 109040'

110

40'
30''

120

55'

Hòn Chồng

Nha Trang

Xóm Tập Trung

Vịnh Vân Phong

BIỂN ĐÔNG

Vịnh Cam Ranh

Cam
Ranh



 108 

dinh dưỡng Nitrat, Phosphat lên tốc độ 
sinh trưởng, khả năng hấp thụ và tích 
lũy N, P trong mô của rong Ulva. 
 Các thí nghiệm được thực hiện 
trong các bể kính có thể tích 9 lít với 
nồng độ dinh dưỡng ban đầu đã được 
xác định. Mật độ rong nuôi trong mỗi 
bể là 50 gam rong tươi/bể. Các bể thí 
nghiệm được đặt ở điều kiện ánh sáng 
khuếch tán, cường độ ánh sáng ban 
ngày dao động trong khoảng 8.000-
20.000 lux, nhiệt độ nước dao động từ 
27- 300C, độ mặn dao động từ 30-34‰. 
Thay nước ngày 2 lần vào buổi sáng và 
buổi chiều, sau khi thay nước, bổ sung 
các nồng độ dinh dưỡng đúng theo các 
yêu cầu của thí nghiệm. Các thí 
nghiệm được lặp lại 2 lần để tính toán 
số liệu trung bình. 
 Tốc độ sinh trưởng của rong Ulva 
được tính theo công thức: 

Ở đây:   
:   Tốc độ sinh trưởng (%/ ngày). 

 P0: Trọng lượng rong lúc bắt đầu 
thí nghiệm (g. tươi). 
  P1: Trọng lượng rong sau thí 
nghiệm (g. tươi). 
        t: Thời gian thí nghiệm (ngày). 
 Nồng độ N-NO3, N-NH4, P-PO4 
trong nước biển và hàm lượng N, P 
tổng số trong rong được xác định bởi 
Phòng Sinh Thái Môi Trường - Viện 
Hải Dương Học Nha Trang. 
 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Một số đặc tính sinh thái tự 
nhiên 
1.1. Sinh thái, phân bố 
 Chi rong Xà Lách Ulva thuộc bộ 
Ulvales, ngành rong Lục Chlorophyta. 
Chúng phân bố phổ biến ở ven biển 
Việt Nam, nhất là trong các vũng, 
vịnh, ao đầm và vùng triều ven biển, 

ven đảo - các nơi có dân cư tập trung, 
nhiều chất thải sinh hoạt. Nền đáy 
thích hợp cho sự phát triển của rong 
Ulva cũng rất đa dạng: trên nền san hô 
chết, đá tảng ven bờ, đáy sỏi hoặc cát 
to hạt có pha bùn. Trong tự nhiên 
chúng thường phát triển nhanh và 
chiếm ưu thế ở các bãi triều ven bờ 
làm thành thảm rong dày, nhiều tầng 
lớp, độ phủ và sinh lượng rất cao. 
Trong thảm rong Xà Lách thường ít 
gặp các loài rong khác mọc. Các loài 
rong Xà Lách là những loài ưa sáng 
nên thường phân bố ưu thế từ vùng 
triều thấp cho đến vùng độ sâu hơn 1 
mét, nơi có độ mặn thay đổi trong năm 
từ 20-35‰. Rong cũng có khả năng 
chịu đựng nhiệt độ cao cho đến 360C, 
vào những tháng mùa hè thủy triều 
thường xuống rất thấp, một phần diện 
tích bãi rong bị bày ra không khí, nước 
nóng nhưng rong vẫn có khả năng 
chống chịu tốt chờ con nước thủy triều 
lên. Loài rong Ulva reticulata phân bố 
ở vùng Hòn Chồng gần cửa sông Cái 
Nha Trang, chúng thường bắt đầu phát 
triển vào sau mùa mưa, lạnh từ tháng 
11 và tàn lụi vào tháng 5 năm sau. 
Loài rong Ulva papenfussii phân bố 
nhiều ở vùng biển ven bờ phía tây vịnh 
Cam Ranh, gần khu dân cư, các đìa 
nuôi tôm, chúng sinh trưởng và phát 
triển tốt quanh năm, đặc biệt chúng 
sống thích nghi trong các vũng, vịnh, 
ao, đầm. Rong Ulva papenfussii có kích 
thước khá lớn, phiến có khi rộng hơn 1 
mét, trải rộng như tờ giấy. 

1.2. Biến động về độ phủ và sinh 
lượng rong Ulva ở vùng nghiên cứu 

 Những kết quả nghiên cứu đã cho 
thấy rằng sinh lượng và độ bao phủ của 
2 loài rong Xà Lách trong điều kiện tự 
nhiên thường có sự biến động (Bảng 1 
và 2). 
 

tP
PP

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Bảng 1: Sự biến động sinh lượng và độ 
phủ của rong Ulva reticulata ở Hòn Chồng  

(Nha Trang, Khánh Hòa). 
Variation of biomass and covery of Ulva 

reticulata in Hon Chong  
(Nhatrang, Khanhhoa) 

 
Thời gian Sinh lượng 

(g. khoâ/m2) 
Độ phủ 

(%) 
Tháng 1/2000 
Tháng 3/2000 
Tháng 4/2000 
Tháng 5/2000 
Tháng 8/2000 
Tháng 10/2000 
Tháng 12/2000 

310,40 
300,20 
99,82 

* 
* 
* 
** 

65-75 
60-70 
40-60 

* 
* 
* 
** 

* Rong tàn, sinh lượng và độ phủ không 
đáng kể. 
** Rong mới phát triển, còn non kích thước 
rất nhỏ, sinh lượng và độ phủ không đáng 
kể. 
 

Bảng 2: Sự biến động sinh lượng và độ 
phủ của rong Ulva papenfusii ở xóm Tập 

Trung, Cam Ranh, Khánh Hòa 
Variation of biomass and covery of Ulva 

papenfussii in Taptrung village  
(Camranh, Khanhhoa) 

 
Thời gian Sinh lượng  

(g. khoâ/m2) 
Độ phủ 

(%) 
Tháng 3/2000 
Tháng 4/2000 
Tháng 10/2000 
Tháng 12/2000 

352,80 
185,06 
276,96 
384,00 

75-90 
55-65 
65-80 
80-100 

 
Sinh lượng và độ phủ của 2 loài 

rong Xà Lách kể trên đều có sự biến 
động lớn qua các lần khảo sát. Loài 
rong Ulva reticulata bắt đầu phát triển 
vào khoảng tháng 11 hoặc 12 của năm 
trước sau đó chúng sinh trưởng và phát 
triển rất nhanh trong các tháng mùa 
xuân, vào khoảng tháng 5 của năm sau 
chúng tàn lụi. Mùa vụ sinh trưởng và 
phát triển của chúng giống như hầu 
hết các loài rong biển ở vùng triều ven 
biển miền Nam Trung Bộ Việt Nam. 
Loài rong Ulva papenfussii trong vịnh 

Cam Ranh sinh trưởng và phát triển 
quanh năm, nhưng mạnh nhất là sau 
mùa mưa, thời gian này sinh lượng và 
độ phủ cao hơn các tháng mùa hè. 

2. Khả năng hấp thụ chất dinh 
dưỡng của rong Xà Lách ở điều 
kiện tự nhiên 

2.1. Khả năng xử lý sự ưu dưỡng 
môi trường 

Để tìm hiểu khả năng hấp thụ 
dinh dưỡng và xử lý sự ưu dưỡng ở môi 
trường biển, đã tiến hành thu mẫu 
nước biển tại 3 điểm trên một mặt cắt 
thẳng góc với đường bờ và mặt cắt này 
đi qua thảm rong Ulva papenfussii tại 
xóm Tập Trung (Cam Ranh).  

- Điểm 1 gần nơi các cống nước 
thải của xóm, không có sự phân bố của 
rong. 

- Điểm 2 ngay giữa vùng phân bố 
của thảm rong Ulva papenfussii. 

- Điểm 3 vùng biển bên ngoài 
thảm rong Ulva papenfussii, nguồn 
nước biển ở đây là sự pha trộn của 
nước trong vịnh và nước biển bên ngoài 
được đưa vào trong vịnh. 

Khoảng cách giữa các điểm thu 
mẫu nước biển khoảng 300 mét. Kết 
quả được trình bày trong bảng 3. 

Kết quả cho thấy nồng độ các 
chất dinh dưỡng ở điểm 1 (gần các 
cống nước thải) rất cao, vượt xa các chỉ 
tiêu đánh giá mức độ ưu dưỡng của môi 
trường biển 3. Tuy nhiên, nồng độ các 
chất dinh dưỡng ở điểm 2 và 3 là rất 
thấp. Điều này chứng tỏ rằng nguồn 
nước thải khi đi qua vùng phân bố của 
rong đã bị hấp thụ mạnh bởi thảm 
rong Ulva papenfussii, nồng độ các 
chất dinh dưỡng trong môi trường biển 
tại điểm 2 và 3 đã giảm xuống nhanh, 
dưới mức cho phép của môi trường biển 
ở khu dân cư và vùng nuôi hải sản 3. 
Đặc biệt nồng độ nitrat ở điểm 3 
(ngoài thảm rong) còn cao hơn ở điểm 
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2 (giữa thảm rong, gần bờ). Điều này 
cho thấy trong tự nhiên loài rong lục 
Ulva papenfussii có khả năng hấp thụ 

mạnh các chất dinh dưỡng và là đối 
tượng xử lý sự ưu dưỡng môi trường 
biển rất tốt. 

 
Bảng 3: Khả năng hấp thụ dinh dưỡng và xử lý môi trường của rong  

Ulva papenfussii ở điều kiện tự nhiên 
Ability of nutrient absorption and environmental treatment  

of Ulva papenfussii in natural condition 
 

Muối dinh dưỡng 
(g nguyeân töû/L) 

Điểm 1 
( gần cống thải) 

Điểm 2 
( giữa thảm rong) 

Điểm 3 
( ngoài thảm rong) 

Nitrat (N-NO3). 
Nitrit (N-NO2). 
Amoân (N-NH4). 
Phosphat (P-PO4). 

580,74 
32,92 
236,23 
237,63 

30,16 
4,09 
12,54 
83,10 

54,28 
4,16 
5,85 
21,34 

 
 

2.2. Liên quan giữa nồng độ chất 
dinh dưỡng N, P trong môi trường 
và hàm lượng N, P tổng số trong 
mô rong Xà Lách 

 Tiến hành thu mẫu và phân tích 
hàm lượng N, P tổng số trong mô rong 

Xà Lách và nồng độ chất dinh dưỡng 
trong mẫu nước biển tại thảm rong ở 2 
địa điểm Hòn Chồng (Nha Trang) và 
xóm Tập Trung (Cam Ranh) theo các 
thời điểm khác nhau. Kết quả được 
trình bày trong bảng 4 và 5. 

 
Bảng 4: Nồng độ của các chất dinh dưỡng trong môi trường biển và hàm lượng Nitơ, 

Phospho tổng số trong mô rong Ulva reticulata ở Hòn Chồng (Nha Trang) 
The nutrient concentration in seawater and N, P total contents in tissue of  

Ulva reticulata in Honchong (Nhatrang) 
 
  Nitô  Phospho 
Thời gian 
thu mẫu 

Nồng độ trong nước biển 
(gN/L) 

Hàm lượng 
trong mô rong 

(mg/g.khoâ) 

Nồng độ trong 
nước biển. 

(gP/L) 

Hàm lượng 
trong mô rong 

(mg/g.khoâ) 
 
25/1/2000 
8/3/2000 
20/3/2000 
5/4/2000 
18/4/2000 
17/5/2000 

N-NO3    N-NH4           N 
7,43           32,61           40,04 
5,65           57,77           63,42 
7,98           51,93           59,91 
1,80           34,60           36,40 
7,10           34,00           41,10 
8,45         330,12         338,57 

 
25,13 
28,29 
26,16 
28,70 

- 
* 

P-PO4 
12,02 
13,38 
14,02 
22,98 
26,12 
5,41 

 
2,76 
2,83 
2,97 
2,89 

- 
* 

 
*  Không có rong do đã tàn lụi hoàn toàn. 
 

Nhìn chung nồng độ các chất 
dinh dưỡng trong môi trường biển tại 
các thảm rong ở vùng nghiên cứu đều 
có giá trị thấp, đồng thời hàm lượng N, 

P tích lũy trong mô rong tỷ lệ thuận 
với nồng độ các chất dinh dưỡng 
Nitrat, Amôn và Phosphat trong môi 
trường.
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Bảng 5: Nồng độ của các chất dinh dưỡng trong môi trường biển và hàm lượng Nitơ, 
Phospho tổng số trong mô rong Ulva papenfussii ở xóm Tập Trung (Cam Ranh) 

The nutrient concentration in seawater and N, P total contents in tissue of Ulva papenfussii 
in Tap Trung village (Cam Ranh) 

 

Thời Nitô  Phospho 
gian 

thu mẫu 
Nồng độ trong nước 

biển (gN/L) 
Hàm lượng trong 

mô rong 
(mg/g.khoâ) 

Nồng độ trong 
nước biển (gP/L) 

Hàm lượng trong 
mô rong (mg/g.khô) 

 
21/3/2000 
17/4/2000 
1/12/2000 

NO3     NH4      N 
10,95   50,47    61,42 
4,98     31,00    35,98 
30,16   12,54    42,70 

 
29,20 
27,26 

- 

 
32,60 
29,82 
83,10 

 
2,90 
2,74 

- 
 
3. Ảnh hưởng của nồng độ các chất 
dinh dưỡng trong môi trường đối 
với sự sinh trưởng, khả năng hấp 
thụ và tích lũy N, P trong mô rong 
Xà Lách trong điều kiện phòng thí 
nghiệm 

Nhằm tìm hiểu sự sinh trưởng 
của rong Xà Lách trong môi trường ưu 
dưỡng, đánh giá khả năng hấp thụ 
chất dinh dưỡng và tích lũy N, P tổng 
số trong mô rong. Chúng tôi đã thực 
hiện các thí nghiệm ở điều kiện phòng 
thí nghiệm. Sau đây là một số kết quả 
bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của 
nồng độ các chất dinh dưỡng trong môi 

trường đối với sự sinh trưởng, khả 
năng hấp thụ dinh dưỡng và tích lũy N 
và P tổng số trong mô rong Xà Lách. 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ Nitrat 
lên tốc độ tăng trưởng của rong 
Ulva papenfussii 

 Thí nghiệm nuôi 50 gam rong 
Ulva papenfussii trong môi trường có 
nồng độ Nitrat khác nhau (50, 250, 500 
và 1.000 gN-NO3/L). Kết quả sau 5 
ngày nuôi cho thấy nồng độ dinh dưỡng 
đã ảnh hưởng rõ rệt lên tốc độ tăng 
trưởng của rong (Bảng 6). 

 
Bảng 6: Ảnh hưởng của nồng độ Nitrat lên tốc độ tăng trưởng của rong Ulva papenfussii 

The effect of nitrat concentration on the growth rate of Ulva papenfussii 
 
Nồng độ Nitrat (gN-NO3/L) 
trong môi trường nuôi. 

50 
(Đối chứng) 

250 500 1000 

Tốc độ sinh trưởng (%/ngày). 1,7 2,3 3,0 3,8 
 
Tốc độ tăng trưởng của rong Ulva 

papenfussii tăng theo sự gia tăng nồng 
độ Nitrat từ 50 đến 1000 gN-NO3/L 
môi trường, chứng tỏ đây là loài rong 
ái Nitrat và sống thích nghi được trong 
môi trường ưu dưỡng. 

3.2. Tốc độ hấp thụ Nitrat và 
Phosphat của rong Ulva 

 Để xác định tốc độ hấp thụ các 
chất dinh dưỡng Nitrat, Amôn và 

Phosphat của rong Ulva trong môi 
trường biển, tiến hành các thí nghiệm 
đối với 2 loài rong Ulva reticulata và 
Ulva papenfussii như sau: 50 g rong 
tươi được nuôi trong bể kính thể tích 9 
lít nước biển lọc có nồng độ chất dinh 
dưỡng Nitrat, Amôn, Phosphat ban đầu 
trong môi trường đã được xác định. Sau 
mỗi khoảng thời gian 4 giờ và 8 giờ 
nước biển trong bể nuôi được lấy ra 
phân tích. Phần chất dinh dưỡng mất 
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đi trong môi trường là phần rong đã 
hấp thụ. Kết quả thí nghiệm được trình 

bày ở hình 2 và 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 2: Tốc độ hấp thụ Nitrat, Amôn trong 

môi trường của rong Ulva reticulata 
Rate of nitrate, amonium absorption in 

seawater of Ulva reticulata 

Hình 3: Tốc độ hấp thụ Nitrat và Phosphat  
trong môi trường của rong Ulva papenfussii 

Rate of nitrate, phosphate absorption in 
seawater of Ulva papenfussii 

 
Với nồng độ muối N hòa tan tổng 

số trong môi trường lúc bắt đầu thí 
nghiệm là 266 gN/L, sau 4 giờ nuôi, 
rong Ulva reticulata đã hấp thụ mạnh 
chỉ còn lại 44 gN/L, tức rong đã hấp 
thụ hơn 80% muối Nitơ vô cơ hòa tan 
trong môi trường. Đồng thời rong Ulva 
reticulata hấp thụ muối Amôn nhanh 
hơn Nitrat. 

Với nồng độ Nitrat là 546 gN-
NO3/L và Phosphat là 167 gP-PO4/L 
lúc bắt đầu thí nghiệm, sau 4 giờ nuôi, 
rong Ulva papenfussii cũng đã hấp thụ 
rất mạnh chỉ còn lại 21gN-NO3/L và 
61gP-PO4/L trong môi trường, tức gần 
100% Nitrat và hơn 60% Phosphat 
trong môi trường đã bị rong hấp thụ. 

Kết quả của 2 thí nghiệm đã cho 
thấy các loài rong Ulva hấp thụ rất 
nhanh các muối dinh dưỡng N, P hòa 
tan trong môi trường biển, vì vậy có 

thể sử dụng chúng để xử lý sự ưu dưỡng 
của các vực nước ven bờ. 

3.3. Quan hệ của nồng độ Nitrat và 
Phosphat trong môi trường với sự 
tích lũy N, P trong mô rong Ulva 
reticulata 

Rong biển hấp thu các chất dinh 
dưỡng từ môi trường cho các hoạt động 
trao đổi chất để thành lập các hợp chất 
sống hoặc tích lũy chúng trong các mô 
tế bào. Để xác định mối quan hệ giữa 
nồng độ Nitrat, Phosphat trong môi 
trường và hàm lượng N, P tích lũy 
trong mô rong Ulva reticulata, đã tiến 
hành thí nghiệm nuôi rong ở các nồng 
độ Nitrat, Phosphat khác nhau. Sau 5 
ngày, rong trong các bể nuôi được thu 
thập và phân tích hàm lượng N, P tổng 
số trong mô rong. Kết quả thí nghiệm 
được trình bày ở hình 4 và 5. 
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Hình 4: Quan hệ giữa nồng độ Nitrat (gN-
NO3/L) trong môi trường với hàm lượng N 

tổng số (mg/g.rong khô) trong mô rong  
Ulva reticulata 

Relationship between nitrate concentration 
in seawater (gN-NO3/L) with N total 

contents (mg/g.DW) in tissue of  
Ulva reticulata 

Hình 5: Quan hệ giữa nồng độ phosphat 
(gP-PO4/L) trong môi trường và hàm lượng 

P tổng số (mg/g.rong khô) trong mô rong 
Ulva reticulata 

Relationship between phosphate 
concentration (gP-PO4/L) in seawater with 

P total content (mg/g.DW) in tissue of  
Ulva reticulata 

 
Các kết quả trên cho thấy xu thế 

chung là hàm lượng N và P tổng số 
tích lũy trong mô rong Ulva reticulata 
tăng tỷ lệ thuận với sự tăng nồng độ 
Nitrat và Phosphat trong môi trường, 
đồng thời nồng độ Nitrat ở mức 
1000g/L và Phosphat 100g/L chưa 
phải là nồng độ bão hòa đối với tốc độ 
sinh trưởng và hấp thụ các chất dinh 
dưỡng này của rong Ulva reticulata.  
 
IV. THẢO LUẬN 
 

 Hầu hết các nguồn nước thải vào 
các khu vực ở các vùng cửa sông, đầm, 
vịnh, vùng nuôi hải sản hoặc vùng ven 
bờ của các khu dân cư đông đúc đều 
không qua xử lý nên trong thành phần 
của nó chứa nhiều muối N và P vô cơ 
hòa tan như Nitrat, Amôn, Phosphat… 
với nồng độ cao. Đó là nguyên nhân 
chính gây sự ưu dưỡng cho các thủy vực 
ven bờ, nhất là ở những nơi tù đọng ít 
lưu thông nước. Những khảo sát đã cho 
thấy ở những nơi này thường có sự 
phân bố và phát triển mạnh của các 

loài rong Xà Lách Ulva. Do vậy, chúng 
có vai trò như là sinh vật chỉ thị cho sự 
ưu dưỡng của vực nước. 

Những kết quả nghiên cứu ở điều 
kiện tự nhiên và những kiểm chứng 
trong điều kiện phòng thí nghiệm đối 
với sự hấp thụ các muối dinh dưỡng 
Nitrat, Amôn, Phosphat cũng cho thấy 
tốc độ hấp thụ các chất dinh dưỡng rất 
nhanh và mạnh của các loài rong Xà 
Lách Ulva, đồng thời chúng cũng tích 
lũy hàm lượng N và P tổng số trong mô 
tỉ lệ thuận với nồng độ muối dinh 
dưỡng N và P hòa tan trong môi trường 
sống. Vì vậy, các loài rong Ulva có khả 
năng làm sạch môi trường biển một 
cách tự nhiên và có thể sử dụng chúng 
để đánh giá mức độ dinh dưỡng của vực 
nước ven bờ nơi rong Ulva đang sống 
thông qua các số liệu phân tích hàm 
lượng N, P tổng số trong mô rong. Hay 
nói cách khác hàm lượng N, P tổng số 
trong mô rong Ulva phản ánh được 
nồng độ muối dinh dưỡng Nitrat, Amôn 
và Phosphat trong môi trường biển nơi 
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rong đang sống và chịu đựng trong thời 
gian dài. 
 
V. KẾT LUẬN 
 
 Từ một số kết quả nghiên cứu ban 
đầu ở điều kiện tự nhiên và thực 
nghiệm đã nêu trên chúng tôi có nhận 
xét như sau:  
 - Các loài rong Xà Lách Ulva 
phân bố khá phổ biến ở vùng biển ven 
bờ tỉnh Khánh Hòa và là những loài 
thực vật chỉ thị tốt cho sự ưu dưỡng của 
môi trường biển. 
 - Trong điều kiện tự nhiên và 
phòng thí nghiệm các loài rong Ulva 
sinh trưởng và phát triển tốt trong môi 
trường ưu dưỡng, đồng thời chúng có 
khả năng hấp thụ rất nhanh các muối 
dinh dưỡng Nitrat, Amoân, Phosphat 
nên có vai trò là sinh vật xử lý tốt sự 
ưu dưỡng của các vực nước ven bờ. 
 - Hàm lượng N, P tổng số tích lũy 
trong mô rong Xà Lách Ulva tỷ lệ 
thuận với nồng độ Nitrat, Phosphat 
trong môi trường biển nơi chúng đang 
sống, vì vậy có thể sử dụng chúng để 
đánh giá mức độ ưu dưỡng của vực 
nước. 
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